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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ngày 7/4/1999 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về “Phát động phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”. Từ sau Hội nghị tổng kết 5 năm (1999-2004) đến nay, phong trào thi đua tiếp tục duy trì, phát triển và có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi
- Tình hình kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng…đã tác động tích cực đến nông nghiệp, nông thôn, tạo tiền đề để phát động các phong trào thi đua.

- Nông nghiệp, nông thôn đ​ược Đảng và Nhà n​ước tiếp tục quan tâm sâu sắc. Tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của nông nghiệp, nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả to lớn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.
2. Khó khăn
Những năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT liên tục phải đối mặt với thiên tai, khí hậu biến đổi bất thường; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Giá xăng dầu, các loại vật t​ư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến và giá cả sinh hoạt liên tục tăng cao. Thu nhập và mức sống của ng​u?i lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Điều kiện tiếp cận thông tin, các phúc lợi xã hội, hiểu biết về chính sách, pháp luật của ng​ười lao động trong ngành còn nhiều hạn chế. Quy mô sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thuỷ sản vẫn còn nhỏ lẻ, hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh thấp. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động nặng nề đến kinh tế Việt Nam. Thị tr​ường trong n​ước và thế giới liên tục biến động đã gây khó khăn nhiều cho sản xuất kinh doanh trong ngành. Những khó khăn trên tác động đến kết quả phát triển của ngành và phong trào thi đua.

`Trong bối cảnh đó, Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn duy trì và phát triển đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tổ chức triển khai và chỉ đạo phong trào
a) Cấp Trung ương
Nhận thức rõ vai trò vỐ nội dung CNH, H§H nông nghiệp, nông thôn, trách nhiệm lãnh đạo và liên minh kinh tế của giai cấp công nhân đối với giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TL§-BNN ngày 07/4/1009 đã đề ra, Ban chỉ đạo NQLT cấp TW đã tiến hành bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo ở cấp mình để tổ chức triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Căn cứ Nghị quyết liên tịch 02, Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các ngành triển khai thành các phong trào cụ thể, với những mục tiêu, nội dung rõ ràng, phù hợp cho từng khối đơn vị.  

Các Công đoàn ngành TỢ đã phối hợp với Hội đồng Thi đua của các Bộ, ngành cụ thể hoá, lồng ghép các nội dung thi đua phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn mới; tham mưu giúp các Bộ, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến", tích cực đổi mới các khâu then chốt trong phát động, duy trì phong trào thi đua; đồng thời gắn thi đua với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến nay, tạo thêm động lực và trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia phong trào.

 Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo TỢ đã nhận được sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ, phối hợp với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT nắm tình hình triển khai và chỉ đạo phong trào thi đua ở các ngành, địa phương trong ngành nông nghiệp; chủ động phối hợp thi đua giữa các Công đoàn ngành TỢ (Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông, Công Thương, Y tế, Giáo dục...), giữa các ban ngành ở địa phương, thúc đẩy thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

Đặc biệt Thường trực Hội đồng Thi đua Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã kịp thời phổ biến Nghị quyết đến tất cả các đơn vị cơ sở, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Phong trào theo hướng lồng ghép với các phong trào thi đua truyền thống của từng lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thuỷ sản, đào tạo, nghiên cứu, hành chính... làm cho Phong trào thi đua vốn rất rộng và chung được gắn chặt chẽ với từng đơn vị ở các khối.

Để tuyên truyền nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, trong 5 năm qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và phát hành rộng rãi các bộ phim chuyên đề: "Dưới tán rừng lặng lẽ"; Mùa chim làm tổ"; Từ cánh đồng hoang"; "Mộc Châu xanh";  "Người anh hùng chân đất"; " Chuyện của bốn nhà"; "Chất lượng hạt gạo Việt Nam"; các phim về nhà bác học và AHLĐ Lương Định Của, Bùi Huy Đáp...; các cuốn sách: "Nhân tố mới trong sự nghiệp đổi mới"; Những gương mặt tiêu biểu thời đổi mới"; " Con đường CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam"; "Những mô hình cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha" và nhiều cuốn cẩm nang hướng dẫn, tuyên truyền mô hình mới trong sản xuất, cơ giới hoá nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản...

b) Cấp địa phương, đơn vị
Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đã ký Nghị quyết liên tịch hoặc Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân để chỉ đạo, hướng dẫn phong trào. ở cấp huyện, nhiều Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp với các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư và các đơn vị dịch vụ tổ chức các câu lạc bộ, hội thảo khoa học đầu bờ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới phục vụ nông nghiệp.

Để tập trung hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh, thành phố, nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã tập trung vận động CNVCLĐ thi đua thực hiện các chương trình trọng điểm của Tỉnh, thành phố, mà mục tiêu trọng tâm là phát triển nông nghiệp và nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời triển khai mạnh mẽ thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị; cuộc vân động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhờ đó các nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, chương trình hành động của UBND tỉnh, kế hoạch trung và ngắn hạn về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của các tỉnh đã được thực hiện và đạt kết quả tốt.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động, các địa phương đã tổ chức rộng rãi nhiều phong trào: "Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giữ vững an ninh lương thực Quốc gia"; "Vì một nền Nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"; "Xây dựng cánh đồng, trang trại, đạt 50 triệu đồng/ha/năm"; ...  Nhiều đơn vị và nông dân đã nhiệt tình hư​ởng ứng, góp phần thay đổi t​ư duy từ sản xuất theo số l​ượng sang chất l​ượng, đạt giá trị và thu nhập ngày càng cao. 
Thi đua xây dựng mô hình“Liên kết bốn nhà” là phong trào liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, các nhà quản lý, khoa học, các tổ chức tín dụng, nhằm từng bước tạo lập phư​ơng thức gắn kết chặt chẽ, tiến bộ giữa khoa học công nghệ với sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản trong cơ chế thị trư​ờng. Phong trào này đã được các Bộ ngành, địa phương, nhiều cơ quan tổ chức, hội, hiệp hội hưởng ứng phối hợp chỉ đạo và nhận được sự tham gia của đông đảo của "các nhà".

 Phong trào thi đua thực hiện “Ch​ương trình hoá công tác, quy chế hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, dân chủ hoá cơ quan” được lan toả rộng rãi từ các cơ quan Bộ, ngành trung ương đến các cơ quan quản lý các cấp địa phương, gắn với cuộc vận động xây dựng ngư​​ời cán bộ công chức “trung thành - sáng tạo - tận tuỵ - g​​ương mẫu”, nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo và hiệu quả công tác, động viên cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện ch​ương trình CCHC, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đư​ợc giao. Một số nơi như Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT còn phát động phong trào thi đua chuyên đề về CCHC, gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan văn hoá.

 Các phong trào thi đua chuyên đề trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, thuỷ lợi, trong các đơn vị khối doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo cũng rất phong phú và sinh động. Nổi bật là: "Nông dân làm giàu", “Triệu phú nghề rừng”,"Nghệ nhân Kinh Bắc", "Nghệ nhân bàn tay vàng đúc đồng", "Giống tố´t bộ?i thu”,"3 quản, 3 bám", "3 giảm, 3 tăng", "Công tri`nh chất lư​ợng cao”, "Vững chắc thân đê, xanh hoá thân đê, cứng hoá mặt đê". "Giám đố´c quản lý giỏi”, "Mỗi Việ?n là một khuôn viên khoa ho?c"; "Da?y tố´t, ho?c tô´t, phục vụ tô´t","Vi` nga`y mai lậ?p nghiê?p"v.v... là những phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, đ​ược CNVCLĐ nhiệt tình h​ưởng ứng. 

 Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng rộng rãi trong tất cả các địa phương và ngành: công nghiệp, điện lực, giao thông vận tải, xây dựng, y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông, ngân hàng... Tiêu biểu là Ngành Giao thông có các chương trình cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình giao thông nông thôn; Ngành điện có chương trình cải tạo hệ thống điện, giảm tiêu hao điện năng, thực hiện bán điện trực tiếp cho các hộ nông dân; Ngành Y tế có phong trào mỗi xã một trạm y tế; Ngành Bưu chính viễn thông có phong trào “Bưu điện văn hoá xã”; Ngành giáo dục có phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”...

2. Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua
2.1. Những thành tựu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nhờ chủ trương chính sách đúng đắn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chính Phủ, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, địa phương thông qua các phong trào thi đua, nông nghiệp và nông thôn nước ta đã có bước phát triển mới trong 5 năm qua. Tăng trưởng nông nghiệp đạt mức khá cao, tính bình quân các năm 2006-2008 là 3,84%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2006-2010) Chính phủ đề ra (3-3,2%).

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp cũng đạt mức cao, bình quân trong các năm qua là 5,55%, vượt xa so với chỉ tiêu kế hoạch (4,5%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt tiếp tục đạt mức cao, bình quân 4,29%/năm, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đặt ra (2,7%). Nhờ áp dụng giống chất lượng và các biện pháp thâm canh đồng bộ, năng suất lúa liên tục tăng qua các năm, ước năng suất lúa cả năm 2009 đạt mức 53 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha so với năm 2005. Nhờ vậy, sản l​ượng lúa tăng khá cao so với năm 2005, năm 2008 đạt 38,7 triệu tấn, tăng 2,78 triệu tấn so với năm 2007. Năm 2009 theo đánh giá bước đầu có thể đạt 39,2 triệu tấn, tăng trên 445 nghìn tấn so với năm 2008. 
Sản xuất ngô tiếp tục phát triển. Năm 2008 diện tích ngô tăng so với năm 2005 khoảng 70 nghìn ha, năng suất tăng 4,2 tạ/ha, sản lượng tăng 744 ngàn tấn so với năm 2005. Nhờ đó, sản l​ượng cây có hạt tiếp tục tăng từ 39,6 triệu tấn năm 2005 lên 40,2 triệu tấn năm 2007; 43,3 triệu tấn năm 2008, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi tăng từ 6,9% năm 2006 lên 8% (dự kiến năm 2009). Tỷ trọng chăn nuôi đã tăng từ 24,5% năm 2006 lên 27% năm 2008. Thịt hơi các loại tăng từ 3.073 ngàn tấn lên 3.487 ngàn tấn, dự kiến năm 2009 lên 3.801 ngàn tấn.

Phát triển thuỷ sản đạt mức khá cao trong các năm 2006-2008 (bình quân 8,96%/năm). Sản lượng thuỷ sản khai thác đã tăng từ 1,988 triệu tấn năm 2005 lên 2,136 triệu tấn năm 2008. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh từ 1,7 triệu tấn năm 2006 lên 2,5 triệu tấn năm 2008. Cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản thay đổi theo hướng tích cực: tỷ trọng giá trị nuôi trồng tăng nhanh, từ 44,4% năm 2000 tăng lên 66,6% năm 2008; còn tỷ trọng giá trị thuỷ sản khai thác đánh bắt giảm từ 55,6% năm 2000 xuống còn 33,4% năm 2008.

Tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt mức bình quân 2,3%/năm trong 3 năm qua, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Chính phủ. Các chỉ tiêu về trồng rừng sản xuất, khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh cũng đều đạt chỉ tiêu đề ra. Độ che phủ rừng tăng từ 37,7% năm 2006 lên 39,4% năm 2009. Sản lượng khai thác gỗ từ 2,7 triệu m3 năm 2005 lên 4,3 triệu m3 năm 2008, tăng 59%, trong đó khai thác gỗ rừng trồng chiếm 92-93%. 

Diêm nghiệp tiếp tục phát triển cả về diện tích và sản lượng. Năm 2009 tổng diện tích muối cả nước đạt 14.500 ha, tăng 2.660 ha so với năm 2005 (chưa kể 2.000 ha ở khu công nghiệp muối Quán Thẻ). Sản lượng muối năm 2009 dự kiến đạt 900 ngàn tấn, tăng bình quân 5,1%/năm giai đoạn 2006-2010.

Giá trị xuất khẩu các loại nông, lâm, thuỷ sản tăng bình quân 16,8%/ năm. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu lâm sản rất cao, đạt mức bình quân gần 20%/năm trong 3 năm qua. Xuất khẩu thuỷ sản năm 2008 đã đạt 4,51 tỷ USD (đạt 90,2% chỉ tiêu kế hoạch 2010), nếu thị trường được khơi thông sau khủng hoảng kinh tế thế giới, có thể đạt chỉ tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD.
 Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, ngành nghề nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. Các làng nghề tiếp tục phát triển. Cả nước hiện có 2.790 làng nghề; 1.423.000 hộ nghề (theo tiêu chí mỗi làng nghề có trên 30% số hộ làm nghề, có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên), thu hút trên 11 triệu lao động. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trong tổng giá trị sản xuất khu vực nông thôn là 15%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ tăng liên tục qua các năm: năm 2006 đạt 630 triệu USD; 2007 đạt 700 triệu USD; năm 2008 đạt 850 triệu USD; năm 2009 dự kiến đạt 900 triệu USD.

Cơ giới hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn cũng có bước tiến bộ rõ nét. Hầu hết các khâu sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản đều được cơ giới hoá, nhiều khâu tỷ lệ cơ giới hoá khá cao. Đến năm 2007 tỷ lệ cơ giới hoá t​ư​​​ới tiêu nư​​​​ớc đạt trên 85%; làm đất trên 70%; tuốt lúa trên 83,6%; thu hoạch lúa vùng ĐBSCL đạt 15%; sấy lúa vụ hè thu ĐBSCL 38,7%; vận chuyển 75%; xay xát 95%; tổng công suất tàu thuyền đánh bắt đạt trên 4 triệu mã lực; thi công các công trình thuỷ lợi đã đư​​​ợc cơ giới hoá 100%.

Công tác XĐGN đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm xuống còn 16,2% năm 2008 và có khả năng sẽ đạt mục tiêu 15% năm 2010.

Kinh tế tập thể ở nông thôn đang từng bước đổi mới. Đến nay cả nước đã có 6.290 HTX chuyển đổi và 2.032 HTX thành lập mới, đưa tổng số lên 8.432 HTX. Trong đó có 38% số HTX được xếp vào loại khá; 41% là trung bình. Các địa phương đã thực hiện tốt công tác  phát triển HTX như Đồng Tháp, An Giang, Nam Định, Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Nam, Đắc Nông...   

Về kinh tế trang trại: Đến hết năm 2008, số trang trại cả nước đạt tới 130.000 nghìn (tăng trên 40% so 2003). Giá trị sản xuất làm ra trong năm 2008 của trang trại đạt 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng trên 440 ngàn lao động, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu sản suất, tăng hiệu quả sản xuất hàng hoá, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, bộ mặt nhiều vùng nông thôn được thay đổi tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của dân cư các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xoá đói giảm nghèo đạt kết quả to lớn, văn hoá, xã hội nông thôn có nhiều tiến bộ, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, điều kiện ở, đi lại, học tập, chữa bệnh có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện: 100% các xã có đường « tô đến trung tâm; tỷ lệ dân nông thôn có nước hợp vệ sinh tăng nhanh, từ 62% năm 2005 lên 75% năm 2008; số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia thuộc khu vực nông thôn đạt  97,74%; 5 năm qua có thêm 403 trạm y tế xã được xây dựng mới, nâng tỷ lệ số xã có trạm y tế trên toàn quốc lên trên 99%; 100% số xã đều có cán bộ y tế, bình quân mỗi trạm y tế có từ 3-5 nhân viên; 67,38% số xã có bác sỹ; 90% số xã có trường mẫu giáo; 100% số xã có trường tiểu học; 75% số hộ nông thôn có chuồng trại chăn nuôi và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 63/63 tỉnh thành có mạng cáp quang; hơn 10 triệu thuê bao di động; phát triển hơn 59 triệu thuê bao điện thoại cố định, đạt bình quân 73,7máy/100 dân.
2.2. Kết quả phong trào thi đua đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp

a) Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất ngày càng bám sát nhu cầu thực tế, góp phần phát triển sản xuất theo chiều sâu

Các Viện nghiên cứu đã tập trung triển khai nhiều đề tài trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đã xây dựng được bản đồ di truyền của các giống lúa chống chịu lân và mặn. Chọn tạo thành công một số giống lúa mới có khả năng chịu phèn mặn tốt; chống chịu khá tốt với rầy nâu, bệnh đạo ôn và bệnh vàng lùn, trồng được cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu cho các tỉnh phía Nam (OM 4498, OM 4495, OM 5930, ...), các giống lúa lai (HYT 83, HYT92, HYT 100, ..), các giống ĐB5, ĐB6, Khang dân đột biến, DT37, DT38... có thời gian sinh truởng ngắn, gieo cấy được cả 2 vụ/năm, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với nhiều tiểu vùng sinh thái; các giống lúa chất lượng (AC5, TL6, HT6, T10, PC6), M6, CH207... cho năng suất cao và thích hợp cho các tỉnh phía Bắc. 

Đã chọn tạo được nhiều giống ngô lai có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng tốt, năng suất cao, phù hợp với điều kiện các vùng: V112, V98-2, V98-1, V2002 ... Các giống lạc mới (L18, L23) cho năng suất cao (50-60 tạ/ha), thích hợp cho vùng thâm canh. Các giống đậu tương ĐVN-5, ĐVN-6, Đ2101... có năng suất cao, chống chịu khá, thích hợp cho các tỉnh phía Bắc. Một số giống cây ăn quả có lợi thế cạnh tranh cũng được giới thiệu vào sản xuất (Vải chín sớm, Đại táo chín muộn...).
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quy trình sản xuất cũng được chú trọng, có kết quả cụ thể: quy trình trồng trọt cho sản xuất lúa lai; quy trình ghép cải tạo vườn cây ăn quả; quy trình sử dụng xác hữu cơ che phủ cho sản xuất lạc; quy trình che phủ đất bằng vật liệu hữu cơ trong canh tác đất dốc bền vững...

Với những thành tựu khoa học kể trên, các Viện của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, nổi bật là các Viện Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam; Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long; Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam... 

Lĩnh vực chăn nuôi - thú y cũng được quan tâm đầu tư nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đã lai tạo và khảo nghiệm thành công các cặp lợn lai 3-5 máu ngoại; chọn tạo được 02 nhóm lợn nái tổng hợp (L71 và L72) và 2 nhóm đực tổng hợp (L64 x L06) có chất lượng cao, năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân tăng rõ rệt; xây dựng được đàn hạt nhân của 8 dòng gà; nhân thuần 3 giống gà nhập nội; chọn lọc dòng vịt chuyên thịt...

Đã xây dựng được quy trình công nghệ nuôi bò lai hướng sữa, bò lai thịt; quy trình vỗ béo bò thịt và bò loại thải nuôi thịt bằng phụ phế phẩm nông nghiệp sẵn có của địa phương; nhân thuần giống trâu nâng cao năng suất, chất lượng cao; chọn và lai tạo các giống dê lai hướng thịt, hướng sữa, hàng năm chuyển giao vào sản xuất khoảng 1.300 - 1.500 dê giống các loại.

Thử nghiệm và sản xuất thành công tảng khoáng liếm cho động vật nhai lại, sản xuất khoáng tự nhiên và khoáng hữu cơ, làm tăng khả năng ăn vào từ 8-11%, năng suất sữa tăng 9-18%, giảm chi phí thức ăn cho sản xuất 4,6-6,4%. Đồng thời giảm được một số bệnh thường gặp về sinh sản, bệnh bại liệt ở bò cái sau khi sinh.  
Nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất một số loại vacxin: Vacxin tụ huyết trùng trâu bò; vacxin dịch tả lợn; vacxin kép nhược độc tụ huyết trùng; vacxin xoắn trùng vô hoạt dạng nước...
Trong lĩnh vực Lâm nghiệp đã chọn tạo nhiều giống cây trồng mới: Bạch đàn lai, keo lai; tre trúc lấy măng, tre trúc làm nguyên liệu cho năng suất tăng 20-25%.  
Sản xuất thử nghiệm thành công chế phẩm Mycorrhyza phục vụ công tác gieo ​ươm và trồng rừng Sao đen, bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn gen quý hiếm.  

Xây dựng được chương trình phục vụ quản lý, giám sát và tìm kiếm diện tích rừng và đất rừng, rừng giao khoán cho hộ gia đình; chương trình hỗ trợ công tác quy hoạch trồng rừng sản xuất.

 Xây dựng và chuyển giao kỹ thật trồng Chò chỉ và cây Sâng cho vùng Tây Bắc; quy trình và biện pháp kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rừng; Quy trình ghép các loài cây; Quy trình biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh hại nguy hiểm đối với Bạch đàn và Keo.
Trong lĩnh vực cơ điện, công nghệ sau thu hoạch đã nghiên cứu, chế tạo và đưa vào sản xuất nhiều loại máy phục vụ làm đất, gieo trồng, thu hoạch (máy liên hợp thu hoạch lạc, máy chặt mía rải hàng, máy băm rơm và cỏ khô, máy ép viên thức ăn gia súc, máy cấy 6 hàng, hệ thống thiết bị sản xuất mạ công nghiệp từ khâu chuẩn bị giá thể đến gieo, chăm sóc, thu gom, phù hợp cho cấy máy và cấy tay…). Hệ thống thiết bị này đã góp phần giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện lao động cho người nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với lĩnh vực thuỷ lợi đã tiếp tục tập trung nghiên cứu, đánh giá được thực trạng tuyến đê biển và lần đầu tiên đưa ra được cơ sở khoa học cho việc phân cấp đê biển và các tiêu chí quy hoạch đê biển; đưa ra được phương pháp tính toán về cao trình mực nước biển dâng do triều và mực nước biển dâng do bão, là tài liệu quý cho thiết kế đê biển; xây dựng được phương pháp tính toán cho sóng biển gần bờ, tính toán ổn định đê xây dựng trên nền đất yếu.
Đề xuất cơ sở khoa học cho quy hoạch chống úng ngập ở T.P Hồ Chí Minh (Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt), đề xuất các đề tài nghiên cứu cho các giai đoạn sau.  

Công nghệ công trình ngăn sông vùng ven biển  đã được hoàn thiện, được cấp bằng độc quền sáng chế, hiện đã áp dụng cho đập Thảo Long (2004-2008), đập Đò Điểm (2004-2009) và hàng loạt công trình vùng phân ranh mặn ngọt vùng bán đảo Cà Mau.  

Đ­a vào công nghệ thi công đập trụ đỡ lần đầu tiên ở Việt Nam đảm bảo thi công nhanh hơn và hạ giá thành 20%; công nghệ thi công xử lý khuyết tật chống thÊm, chống rò rỉ trong thân đê, đập bằng khoan phôt với giá thành hạ và thời gian thi công nhanh; ứng dụng bơm va, bơm thuỷ luân cho các tỉnh trung du miền nói trên toàn quốc mở ra khả năng cấp nước tưới cho 15.000 ha đất dốc, cấp nước sinh hoạt cho gần 500.000 người; nghiên cứu giải quyết vấn đề khai thác sử dụng hợp lý các vùng bãi đồi ven biển, các công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng ven biển…

b) Phong trào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, lâm, ngư được các ngành và địa phương tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt

Lực lượng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong những năm qua đóng một vai trò rất to lớn trong việc đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong những năm 2006-2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư QG, Cục Chế biến thương mại NLTS và nghề muối phối hợp với địa phương xây dựng 136 mô hình điểm, trong đó 65 mô hình phát triển ngành nghề khuyến công; 71 mô hình khuyến nông thuộc các ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Các mô hình được thực hiện tại các địa phương đại diện các vùng, tiểu vùng trong cả nước, trong đó ưu tiên vùng ven biển, vùng đồi núi, vùng sâu, vùng xa... Đến cuối năm 2008 đã có 2,1 triệu người tham gia đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình. Ngoài ra số hộ nghèo còn được hỗ trợ về vật tư sản xuất, phân bón, thức ăn gia súc, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, hỗ trợ kiến thức về khuyến nông, lâm, ngư, chuyển giao kỹ thuật kinh doanh cho 133 nghìn hộ.

Nhằm giúp nông dân nắm bắt được những thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi, hầu hết Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố đều phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT sử dụng hệ thống khuyến nông, lâm, ngư mở hàng chục ngàn lớp tập huấn, hội thảo kỹ thuật chuyên ngành, chuyển giao KHKT và công nghệ mới cho hàng chục vạn hộ nông dân (Hải Dương: 9.885 lớp với 624.000 lượt người; Nam Định 6.107 lớp, 366.687 lượt người; Bình thuận 3.340 lớp và hơn 1000 cuộc hội thảo cho 190.100 lượt người; Trà Vinh: 3.075 lớp, 113.261 lượt người; Đăk Lăk: 1.840 lớp, 119.625 lượt người...); xây dựng mô hình trình diễn (Nam Định 1.965 mô hình; Hoà Bình 799 mô hình; Hải Dương 786 mô hình...) 

Các kỹ thuật, công nghệ tiến bộ được đưa vào sản xuất qua các mô hình trình diễn về giống lúa lai, ngô lai, rau màu ngắn ngày, giống thuỷ sản; chương trình “3 giảm, 3 tăng”; lúa xạ theo hàng; thu hoạch lúa bằng máy; quy trình thâm canh cây ngắn ngày, dài ngày, cây công nghiệp; ATVSTP; vệ sinh môi trường...

2.3. Kết quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Các địa phương đều tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy cây trồng, con nuôi lợi thế theo vùng miền. Di?n tớch rau cả nước t? 676 nghỡn ha nam 2005 tang lờn 722 nghỡn ha nam 2008, bỡnh quõn m?i nam tang 2,1%. S?n lu?ng rau cỏc lo?i t? 10,3 tri?u t?n nam 2005 tang lờn 11,5 tri?u t?n nam 2008, bỡnh quõn m?i nam tang 4%. Di?n tớch thõm canh cõy cụng nghi?p lõu nam cú m?c tang khỏ, t? 1,634 tri?u ha nam 2005 lờn 1,886 tri?u ha nam 2008, trong dú ch? y?u là cao su, cà phờ, chố, di?u. Nhiều tỉnh đã đạt tỷ lệ chuyển dịch khá cao. ở Bình Thuận tỷ lệ các cây lợi thế (thanh long, cao su, cà phê, điều, bắp) từ 29,5% năm 2004 tăng lên 31,6% năm 2008. Bạc Liêu giảm tỷ lệ trồng trọt từ 81,7% năm 2004 xuống 77,96% (2009); chăn nuôi từ 14,7% (2004) lên 22,03% (2009); dịch vụ từ 3,6% lên 8,08%.
Chuyển hướng thâm canh đã làm tăng giá trị sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình đạt 50 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có mô hình đạt 100 - 200 triệu đồng/ha/năm. Giỏ tr? s?n ph?m tr?ng tr?t (giỏ th?c t?) trờn don v? di?n tớch nam 2008 d?t 27,5 tri?u d/ha (so v?i nam 2005 là 14,3 tri?u d?ng/ha). ở Lâm Đồng mô hình sản xuất rau công nghệ cao đạt trên 500 triệu đ/ha; chè trên 200 triệu đồng/ha; hoa trên 100 triệu đồng/ha. Quảng Ngãi với cây tỏi đạt 73,4 triệu đ/ha; cây hành 51,2 triệu đ/ha; cây rau đậu thực phẩm 108 triệu đ/ha; bông + lạc+ Ngô 39,6 triệu đ/ha; rau đông xuân + Ngô 70 triệu đ/ha. Trà Vinh có mô hình 2 vụ lúa 1 vụ màu đạt 45 triệu đ/ha; 1 vụ lúa 2 vụ màu 65 triệu đ/ha; lúa với kết hợp với nuôi thuỷ sản 60 triệu đ/ha. Hải Phòng có 7.500 ha canh tác cho thu nhập trên 50 triệu đ/ha.

Các mô hình kinh tế trang trại đã phát triển trên khắp các vùng miền cả nước, cùng với nhiều mô hình kinh tế hộ, đa dạng hoá ngành nghề và các dịch vụ trong nông nghiệp được mở rộng, tạo ra nhiều việc làm đem lại thu nhập cao cho nông dân.
Các ngành nghề truyền thống từng bước được khôi phục và phát triển. Hình thành nhiều loại hình dịch vụ ở nông thôn như dịch vụ kỹ thuật, thuỷ lợi, thương mại, tài chính, tín dụng... Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực trồng và chế biến nông sản. Vai trò kinh tế tập thể, hộ nông dân và kinh tế tư nhân bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, tổ chức các trạm giao dịch thu mua nông sản hàng hoá. Tính đến 12/2008, cả nước có gần 4 triệu hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp; 10 triệu hộ nông dân sản xuất hàng hoá. Với sự phát triển của các ngành dịch vụ và công nghiệp ở nông thôn, cơ cấu lao động nông thôn đã có sự chuyển dịch, đội ngũ công nhân nông thôn ngày càng đông đúc, tương ứng với tăng tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành dịch vụ và công nghiệp.

2.4. Kết quả đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân
Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo ra nhiều hàng hoá nông sản có chất lượng cao, việc tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân được đẩy mạnh thực hiện trong các phong trào "liên kết bốn nhà", đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều đơn vị, cơ sở, địa phương, doanh nghiệp xác lập được sự liên kết tốt với nông dân. Hàng năm các nhu cầu của nông dân về chuyển đổi cơ cấu sản xuất, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, vốn…đã đư​ợc đáp ứng. Với trách nhiệm “Hai giai cấp cùng làm ra một sản phẩm”, CNVCLĐ trong các ngành và địa phương đã quan tâm, nỗ lực tìm biện pháp giải quyết đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Hàng trăm nghìn ha lúa, mía; hàng chục nghìn ha rau quả, chè; 90% sản l​ượng bông, sữa... đã được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân.

Các Bộ, ngành tích cực thực hiện chương trình xúc tiến th​ương mại, thành lập cơ quan XTTM, trung tâm thông tin về thị trường phục vụ doanh nghiệp và người dân; đề xuất với Chính phủ có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng trang Web về thị tr​ường nông sản, xuất bản bản tin về thị trư​ờng, tổ chức nhiều đoàn XTTM để mở rộng thị tr​ường tiêu thụ gạo, cà phê, cao su, điều... 

Đến nay 63 tỉnh thành phố đều có bộ phận thị tr​ường và XTTM, tổ chức nhiều hội chợ nông, lâm, thuỷ sản nội địa và quốc tế, như tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ; các hoạt động năm quốc tế lúa gạo tại Việt Nam; Hội nghị “Thị trư​ờng EU và việc xuất khẩu nông lâm sản Việt Nam”. Nhiều Bộ ngành, địa phương đã hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản. Có nhiều hoạt động tiêu biểu, như chương trình “Mỗi nhà nông là một Website” ở TP Hồ Chí Minh; “ứng vốn trước, trả gỗ sau” trong liên kết giữa các CTy lâm nghiệp với ngành than trồng rừng lấy gỗ làm trụ mỏ; "Nông dân tiếp cận với thị trường" thông qua hội chợ triển lãm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hộp thư điện tử thông tin thị trường ở Bắc Ninh. 

Nhiều địa phương chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện Quyết định 80 về ký hợp đồng tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp làm tốt liên kết với nông dân, như đối với ngành hàng rau quả (TCTy Rau quả XK Đồng Giao với các nông sản vải, dứa), mía đường (CTy Mía đường Lam Sơn), lương thực (các TCTy Lương thực miền Bắc và miền Nam).

Đối với cỏc B? ngành TU nhu ngành Cụng Thuong, trong 5 nam th?c hi?n chuong trỡnh XTTM qu?c gia dó uu tiờn, bình quân mỗi năm dành 31-38% kinh phí cho nông nghiệp.

2.5. Kết quả đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ KHKT, CNLĐ nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của KHKT và công nghệ mới, nâng cao trình độ nông dân
Năm năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua các cấp các ngành đã chú trọng công tác đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, CNLĐ có trình độ tay nghề cao, cùng với nông dân đẩy nhanh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Trong đó Công đoàn ngành Giáo dục đã đi đầu với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong công việc được giao. 

Thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương- Tình thương – Trách nhiệm” đã có hàng nghìn giáo viên dạy giỏi, đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân. Các trường đều quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên, mở rộng các ngành nghề đào tạo. Trong 5 năm qua các ngành nghề đào tạo của các trường đều tăng gấp đôi, số lượng tuyển sinh của các trường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hầu hết các trường trung học, cao đẳng đều đạt chuẩn, số giáo viên có trình độ đại học, trên đại học chiếm tỷ lệ từ 40-60%; giáo viên viên các trường Đại học có tỷ lệ giáo sư, PGS, tiến sĩ ngày một cao. 

Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ ở các trường theo kế hoạch, các trường còn tăng cường đào tạo dạy nghề miễn phí cho bà con nông dân, như trường Cao đẳng Nghề Cơ điện và Thuỷ Lợi trong 4 năm qua đã đào tạo trên 1.472 người; các Trường Cán Bộ Quản lý NN và PTNT I và II từ năm 2004 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, các lớp cho khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên 908 lớp với 41.414 lượt người; đào tạo được cho 330 ngư dân phục vụ cho công tác đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản; 1120 cán bộ kiểm lâm viên; 4925 cán bộ làm công tác khuyến nông viên; 13.432 nông dân được trang bị những kiến thức cơ bản về khuyến nông tại các địa phương... 

Các trường Đại học Bách khoa, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Cần Thơ, Nông Lâm Huế, Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Nha trang, ĐH Tây Nguyên trong 5 năm qua đã cung cấp cho xã hội gần 100.000 cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, nhà nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, cơ khí nông nghiệp. Riêng ĐH Cần Thơ phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng Sông Cửu Long đã tổ chức huấn luyện 130 chuyên đề, với 310 lớp/khoá huấn luyện, cho 5.635 cán bộ địa phương và 5.145 nông dân, góp phần tích cực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ của BCH TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Lao động và Thương binh xã hội xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với các hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp hiện đại; cho nông dân để chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%.

Thông qua công tác đào tạo phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn sẽ thúc đẩy xây dựng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo; nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân, tạo điều kiện để cho nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2.6. Kết quả đề xuất và xây dựng các chính sách, biện pháp thích hợp đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nông dân

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, các Bộ ngành và địa phương đã xây dựng số lượng lớn đề án, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề cho nông dân; về xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và PTNT và một số địa phương đang tiến hành xây dựng các mô hình thí điểm nông thôn mới thời kỳ CNH, HĐH.

Các cơ quan khối quản lý nhà nước đã tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, tạo khung pháp lý thuận lợi, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; các chính sách về đất đai, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ phát triển ngành nghề, thực hiện các chương trình trọng ®iÓm...Trong đó có: chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc đến năm 2010 (Quyết định 33/2007/Q§-TTg ); chính sách hỗ trợ trồng rừng, chính sách phát triển rau, quả, chè, điều, bông; chính sách tiêu thụ nông sản qua hợp đồng; chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp; chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010; chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp; chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; hÝnh sách phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách phát triển kinh tế trang trại, chính sách phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn đến năm 2010; chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn (2006-2010); chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân; QĐ 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

Các Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chính sách đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt theo Quyết định 134 của Thủ Tướng Chính phủ, chính sách xã hội hoá đầu tư cấp nước sinh hoạt nông thôn, chính sách tín dụng, khuyến nông, khuyến ngư và gần đây là chính sách miễn thuỷ lợi phí cho nông dân, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân theo QĐ 289/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ...

Các Sở cũng đã tham mưu với Lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai các chương trình trọng điểm thuộc tỉnh, như: chương trình dồn điền đổi thửa, chương trình phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc, phát triển lúa có năng suất cao, chất lượng cao, xây dựng cơ sở an toàn dịch gia súc, gia cầm, hoàn thiện hệ thống thuỷ nông phục vụ tưới tiêu nội đồng...

Một số Sở Nông nghiệp và PTNT còn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi (hỗ trợ lãi suất chăn nuôi, hỗ trợ đàn lợn nái cho các hộ gia đình, thiết bị tiên tiến cho các trại chăn nuôi tập trung); ưu tiên phát triển nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn (2004-2010); phát triển kinh tế trang trại, đồi rừng; hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả; hỗ trợ nông nghiệp khi gặp thiên tai, dịch bệnh gây hại; cơ chế ưu đãi hỗ trợ lãi vay các dự án trong chương trình kích cầu thông qua đầu tư, nâng cấp, cải tiến các cơ sở sản xuất giống cây con; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn (2006-2010); xây dựng mạng lưới thú y, khuyến nông viên cơ sở...

2.7. Kết quả thi đua trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ nông thôn

Đối với giao thông nông thôn, miền nói các địa phương đã triển khai phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, với phương châm “dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ một phần”, huy động được nguồn vốn đóng góp của nhân dân và hơn 35 triệu ngày công lao động. Tiêu biểu như Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hoà, Tiền Giang… Nhờ đó, hầu hết các xã đều đã có đường « tô đến trung tâm xã; hệ thống giao thông liên huyện, liên xã đều được nâng cấp sỏi đỏ, bê tông, nhựa và được mở rộng hơn; cầu được bê tông hoá kiên cố giúp cho người và phương tiện giao thông thuận tiện. Đã làm mới được 18.723 km đường; sửa chữa, nâng cấp 109.805 km đường; xây dựng được 10.820 cầu bê tông cốt thép (tương đương 173.313 mét dài); 1.233 cầu liên hợp; thay thế 1.732 cầu khỉ.
Ngành điện với phong trào thi đua "Điện lực giỏi" 5 năm qua đã đưa tỷ lệ số xã có điện lưới từ 92.9% cuối năm 2003 lên trên 97,74% năm 2009; chỉ đạo các Công ty Điện lực và các Điện lực tỉnh, thành phố tích cực thực hiện công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn. Tính đến năm 2008 đã tiếp nhận lưới điện hạ áp lên gần 3.900 xã, đạt tỷ lệ 43,6%, bán điện trực tiếp đến 43,8% hộ dân nông thôn, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân nông thôn. Ngành Điện các tỉnh đang phấn đấu đạt mục tiêu đến 2010 bán điện cho 100% các xã theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ.

Ngành Y tế phát động phong trào xây dựng Làng văn hoá gắn với các tiêu chí sức khoẻ, xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đã tập trung nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở ở nông thôn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nông dân.
 Ngành Bưu chính - Viễn thông với phong trào xây dựng điểm Bưu điện văn hoá xã kiểu mẫu, đã phát triển được hơn 11.000 điểm phục vụ, trong đó có 2.849  Bưu cục; 14.506 điểm bưu điện văn hóa xã. Tất cả các xã đã được chuyển phát báo chí, trong đó có 95,2% số xã đã có báo đến trong ngày. Ngành Bưu điện đã vận động các Ban, ngành đoàn thể địa phương ủng hộ nhiều sách báo cho các điểm Bưu điện Văn hoá xã. Số lượng báo Nhân dân phát hành một kỳ là 160.900 tờ; số lượng báo Bưu điện phát hành một kỳ là 10.149 tờ; gần 2 triệu cuốn sách về pháp luật, kinh tế - xã hội, kỹ thuật nông lâm, ngư nghiệp, y tế, giáo dục... phục vụ nhân dân đọc miễn phí tại các điểm Bưu điện Văn hoá xã. Qua đó nhân dân tìm hiểu nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các thông tin bổ ích cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Các Ngân hàng Nhà nước với vai trò Ngân hàng Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt công tác tín dụng, có nhiều thông tư, chỉ thị và văn bản chỉ đạo về hỗ trợ lãi xuất các hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nhà ở cho các vùng nông thôn.

Các Ngân hàng, như NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã chuyển hướng từ cho vay doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã sang đầu tư tín dụng vào hộ sản xuất.  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đầu tư vốn, cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ở nhiều tỉnh đã cho vay kinh doanh chế biến thuỷ hải sản, đóng tàu, thuyền đánh bắt xa bờ; xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện tốt Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổ chức nhiều điểm giao dịch và các buổi giao dịch tại các làng xã phục vụ trực tiếp nông dân, phổ biển chính sách, hướng dẫn thủ tục...
Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn (2006 – 2010) đang được các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện, với nguồn vốn bình quân mỗi xã 200 triệu đồng (trong đó 105 triệu đồng vốn sự nghiệp kinh tế, 95 triệu đồng vốn đầu tư phát triển).

Về quy hoạch và điều chỉnh dân cư: Các dự án di dân đang được triển khai khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đôn đốc các địa phương xây dựng dự án quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2010. Trong năm 2008 được Nhà nước giao 402 tỷ đồng, trong đó 252 tỷ cho đầu tư phát triển và 150 tỷ đồng sự nghiệp kinh tế. Các địa phương đã tập trung thực hiện bố trí dân cư tại các vùng có nguy cơ cao về thiên tai (sạt, lở, lũ quét, lũ ống,...) và những vùng đặc biệt khó khăn (thiếu đất sản xuất, thiếu nước, cơ sở hạ tầng,...). Triển khai lập các dự án ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia. Hướng dẫn các địa phương tổng hợp tình hình, xây dựng dự án thực hiện nhiệm vụ di dân khẩn cấp ở những vùng bị thiên tai, các vườn quốc gia, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ổn định dân cư, hạn chế di cư tự do, nhất là các tỉnh trọng điểm Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Tuyên Quang.

2.8. Kết quả khen thưởng

Trong phong trào thi đua, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân đã được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn LĐVN và các Bộ ngành.

Riêng ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn 2005-2009 đã được:

- Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLĐ cho 02 tập thể; 500 huân chương các loại cho tập thể và cá nhân;

- Thủ tướng Chính phủ phong tặng 17 CSTĐ toàn quốc; 78 Cờ thi đua của Chính phủ và 863 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân;

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiẹp và PTNT trao tặng 220 Cờ thi đua của Bộ; 1.149 danh hiệu CSTĐ cấp Bộ; 10.957 Bằng khen của Bộ trưởng và 23.300 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN và PTNT cho các tập thể và cá nhân.

Trong đợt tổng kết 5 năm Phong trào thi đua này giai đoạn 2004-2009, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã quyết định trao tặng 18 Cờ thi đua và 229 Bằng khen của TLĐ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định trao tặng 16 Cờ thi đua, 270 Bằng khen và 47 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp NN và PTNT; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT trao 12 Cờ thi đua và 160 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân của các ngành, các địa phương, đơn vị trong cả nước.

III. Tồn tại, Hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác chỉ đạo phong trào và sự phối kết hợp giữa các ngành, các cấp ở một số nơi chưa chặt chẽ.  

- Phong trào chưa thực sự lan toả sâu rộng đến khu vực ngoài quốc doanh, chưa lồng ghép tốt với các hoạt động trọng tâm ở cơ sở, đơn vị. Nhiều nơi còn nặng về hình thức, chưa phát triển rộng rãi cách nghĩ, cách làm mới, còn chạy theo danh hiệu, thành tích, chưa thúc đẩy mạnh mẽ tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

- Công tác theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết vẫn còn nặng tính hình thức. Khen thưởng còn bị động, chạy theo số lượng, chưa chú ý nhiều đến công nhân, người lao động trực tiếp. Việc phát hiện, nhân rộng điển hình, khen thưởng hàng năm và 5 năm chưa gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục. Chưa tạo điều kiện và động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực chủ động trong đào tạo, nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực và kỹ năng làm việc.
2. Nguyên nhân 

- Nhận thức của một số cấp ngành, địa phương về vai trò, vị trí của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, tham gia phong trào chưa đầy đủ và sâu sắc, nên thiếu tính chủ động, tích cực, sáng tạo.

- Vai trò của tổ chức Công đoàn ở một số địa phương, ngành chưa được quan tâm đúng mức; Việc kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo từ TW đến các cấp chưa được kịp thời. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp công đoàn và chính quyền thiếu cụ thể, chưa thường xuyên, chặt chẽ.

- Một số địa phương, ngành chưa cụ thể hoá nội dung thi đua phù hợp với địa phương, ngành, vì vậy phong trào đạt kết quả còn chung chung. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức liên kết thi đua giữa các ngành các cấp không thường xuyên, chậm đổi mới, thiếu tính sáng tạo. 

- Công tác sơ, tổng kết hàng năm để đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và động viên khen thưởng trong các ngành, các cấp và các địa phương chưa thường xuyên và kịp thời.

- Điều kiện hoạt động thi đua các cấp chưa được đáp ứng đầy đủ, còn bị hạn chế về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, cán bộ làm thi đua, kinh phí hoạt động...

IV. Những bài học kinh nghiệm

1- Nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng, thực tế cho thấy ở những nơi nào cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua thì ở nơi đó phong trào thi đua thực sự sôi nổi và hiệu quả.

2- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức; cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và có hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị, đáp ứng những yêu cầu bức xúc đặt ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống của người lao động và nông dân là các biện pháp quyết định đưa phong trào đi vào cuộc sống, tạo nên hiệu quả trong thi đua.

3- Định kỳ tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đánh giá kết quả của phong trào thi đua và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức học tập, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn quốc là động lực để đẩy mạnh thi đua.

4- Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là sự nghiệp của quần chúng với sự tham gia của lực lượng chủ lực là liên minh công nông. Vì thế công đoàn các cấp đóng vai trò rất quan trọng, làm đầu mối liên kết, chủ động nòng cốt trong tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, kịp thời tổng kết thực tiễn, áp dụng sáng tạo các biện pháp tổ chức hay, có hiệu quả đưa phong trào đi vào chiều sâu.

V. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC ĐẩY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG giai  đoạn 2010 - 2020

1. Bối cảnh và định hướng

Sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm tới diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, gắn với phát triển nhanh công nghiệp hoá, đô thị hoá, khoa học công nghệ, mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế... Tuy nhiên, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; trình độ lao động nông thôn còn thấp; sự tranh chấp tài nguyên giữa nông nghiệp với các ngành kinh tế ngày càng mạnh lên; khoảng cách thu nhập và điều kiện sống giữa nông thôn với đô thị tiếp tục rộng ra; rào cản kỹ thuật, khiếu kiện thương mại, biến động giá cả, cạnh tranh thị trường trở nên phức tạp hơn; ý thức về môi trường nông thôn, nông nghiệp còn hạn chế và tác động xấu còn phổ biến... là những thách thức, ngăn cản chúng ta nắm bắt và khai thác tốt các cơ hội, đồng thời lại phải đương đầu với biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực toàn cầu... 

Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã có quan điểm rất rõ ràng và xác định đúng vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Định hướng của Đảng và Nhà nước ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nêu rõ tại Nghị quyết 26 của BCH TƯ Đảng khoá X, là tập trung xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn; đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn, nhất là hội nông dân.

Theo định hướng đó, Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 có mục tiêu và nội dung sau.

2. Mục tiêu thi đua
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và nông dân cả nước về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị.

- Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đi đầu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo vì sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

- Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, làm cơ sở củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26 -NQ/TƯ ngày 05/08/2008 của BCH TƯ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia;  xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. 

3. Nội dung thi đua
3.1. Vận động cán bộ, CNVCLĐ, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 26 NQ/TƯ ngày 05/8/2008 của BCH TƯ Đảng khoá X.

3.2. Thi dua nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

3.3. Thi đua phát huy tính năng động sáng tạo, tích cực nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng kịp thời, đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ khác, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các khâu giống, quy trình sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ, đẩy mạnh HĐH nông nghiệp, CNH nông thôn.  

3.4. Tăng cường xây dựng quan hệ liên minh công nông bền chặt, tin cậy. Thực hiện tốt liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hình thành và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động nông nghiệp tại chỗ, doanh nghiệp dịch vụ vật tư, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản cho nông dân. Phát triển mạnh doanh nghiệp công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu... phục vụ nông nghiệp.

3.5. Thi đua thực hiện thắng lợi Đề án "éào t?o ngh? cho lao d?ng nụng thụn d?n nam 2020". Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho nông dân; đào tạo nghề cho bộ phận con em nông dân để chuyển nghề, xuất khẩu lao động; đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở. Đảm bảo hằng năm đào tạo khoảng một triệu lao động nông thôn. Thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác đào tạo nghề.

3.6. Thi đua xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Củng cố kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; dịch vụ bưu chính viễn thông; mạng lưới điện, hệ thống đường giao thông, trường, trạm, nước sạch vệ sinh môi trường; hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thủy lợi có hiệu quả, nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn, thực hiện chương trình nhà ở cho đồng bào vùng bão, lũ; bố trí lại dân cư ra khỏi vùng bão, lũ, vùng sạt lở núi, ven sông, ven biển.

4. Giải pháp tổ chức thực hiện
4.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ TƯ đến địa phương. Căn cứ Nghị quyết liên tịch mới của Đoàn Chủ tịch TLĐ LĐVN và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020, Ban Chỉ đạo các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức đoàn thể xã hội, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 05/08/2008 của BCH TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

4.2. Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cấp xây dựng nghị quyết liên tịch hoặc chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương và đơn vị, áp dụng các hình thức thi đua phong phú, đa dạng để tổ chức vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế thi đua công tác, lao động sản xuất với tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia quản lý, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, kết hợp xây dựng củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Phát hiện kịp thời và tuyên truyền nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng hàng năm và 5 năm.
4.3. Ngành Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện liên kết giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thi đua phục vụ nông nghiệp và PTNT.

4.4. Định kỳ hàng năm các ngành, các cấp tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình, nhân tố mới, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào.

VI.  Một số kiến nghị 

1-  Đề nghị Chính phủ, các Bộ, Ngành TƯ tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các chính sách về đất đai, vốn vay, tín dụng, khoa học công nghệ, bảo hiểm rủi ro, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, văn hoá, giáo dục, môi trường... đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

2- Đề nghị Trung ương tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến". Qua tổng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3- Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua khen thưởng cho phủ hợp với yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

4- Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng TW, Ban Thi đua khen thưởng TW có các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua trong khu vực ngoài quốc doanh.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT kêu gọi các cấp công đoàn cùng với chuyên môn phát huy kết quả đạt được những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Phong trào thi đua liên kết theo tinh thần Nghị quyết 26 của BCH TƯ Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
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